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1. Giới thiệu
Ớt chỉ thiên có tên khoa học là Capsicum

frutescens L. var. annuum thuộc họ Solanaceae. Ở
nước ta, diện tích trồng ớt cay tập trung vào khoảng
3.000 hecta. Vùng ớt cay chuyên canh chủ yếu ở
khu vực miền Trung và miền Nam, các tỉnh như An
Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, đặc biệt là Đồng
Tháp. Sản phẩm ớt bột hiện đang đứng vị trí thứ
nhất trong mặt hàng rau - gia vị xuất khẩu. Thành
phần vitamin C trong 100g ớt tươi đạt 143.7mg,
tương đương gần 200% nhu cầu khuyến nghị/ngày
và Vitamin A đạt hàm lượng 952IU tương đương
32% nhu cầu khuyến nghị/ngày. Việc sử dụng phụ
gia tạo vị và mang lại giá trị dinh dưỡng về Vitamin
C từ nguồn tự nhiên là rất tốt cho sức khỏe [1].
Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong
việc ngăn chặn quá trình sản xuất các gốc tự do,
duy trì collagen, vận chuyển chất béo, tăng hấp thụ
sắt, tăng sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm [2],
đồng thời tác động trực tiếp trong tế bào và gián
tiếp bằng cách tái tạo vitamin E, chất chống oxy

hóa chính của màng tế bào. Vitamin C còn tham gia
vào quá trình tổng hợp một vài chất vận chuyển
trung gian thần kinh như giúp duy trì khả năng tỉnh
táo, chú ý và tập trung. Khi cơ thể bị thiếu vitamin
C sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh lý như chảy
máu ở lợi, răng, ở các lỗ chân lông hoặc các nội
quan. Do đó, cần phải bổ sung lượng vitamin C cần
thiết cho cơ thể. Nhu cầu về vitamin C thay đổi phụ
thuộc vào nhiều yếu tố: tuổi, điều kiện lao động,
nghề nghiệp, khí hậu [3]. Theo Hội đồng dinh
dưỡng và thực phẩm Hoa Kỳ, nhu cầu vitamin C
cho nam giới trưởng thành là 90 mg/ngày và đối với
phụ nữ trưởng thành là 75 mg/ngày [4] .

Chần là một hoạt động thường được áp dụng
trước khi đông lạnh, đóng hộp hoặc sấy khô trái
cây và rau quả để làm bất hoạt enzyme; cải thiện
kết cấu; giữ lại màu sắc, hương vị và giá trị dinh
dưỡng; giảm mầm bệnh và số lượng vi khuẩn; và
kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm [5]. Ớt
tươi có chứa các enzyme polyphenol oxydase và
peroxydase nên thường dễ xảy ra quá trình oxy

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẦN VÀ SẤY 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA ỚT CHỈ THIÊN

l PHẠM BẢO NGUYÊN - VÕ THỊ DIỄM KIỀU

TÓM TẮT:
Ớt chỉ thiên chứa một hàm lượng lớn vitamin C nên rất dễ bị biến đổi bởi yếu tố nhiệt độ

và thời gian trong tiến trình chế biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chần ở 800C trong thời
gian 4 phút là thông số tối ưu nhất. Khi đó, lượng vitamin C mất đi khoảng 19.4% và các chỉ
tiêu về mặt cảm quan như màu sắc, cấu trúc và mùi đều tốt, tổng điểm cảm quan chung
được đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3215-79 của sản phẩm đạt 18.7/20 điểm và
được xếp vào loại tốt. Sản phẩm sau đó được đem sấy khi nhiệt độ sấy ở nhiệt độ tối ưu là
550C; thời gian sấy khoảng 11 giờ thu được sản phẩm ớt sấy với độ ẩm đạt điều kiện bảo quản
là 8%; lượng vitamin C tổn thất khoảng 89.7% so với sau khi chần; tổng điểm cảm quan
chung của sản phẩm đạt 18.1, khi đó sản phẩm được xếp vào loại tốt.

Từ khóa: Chần, sấy, ớt chỉ thiên, vitamin C.
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hóa các hợp chất polyphenol tạo thành flobafen
có màu đen, từ đó làm giảm giá trị cảm quan của
các phẩm phẩm nông sản sấy. Do đó, việc vô hoạt
các enzyme này là cần thiết, nhằm làm cho rau
quả có màu sáng hơn trong các quá trình xử lý tiếp
theo. Việc chần các nguyên liệu nông sản trước
khi thực hiện các quá trình chế biến còn giúp tiêu
diệt một số vi sinh vật kém chịu nhiệt bám trên bề
mặt nguyên liệu. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý
đến việc tổn thất vitamin C cũng như màu sắc, cấu
trúc, mùi vị, bởi vì nó rất dễ bị biến đổi bởi nhiệt
độ và thời gian chần. Hai yếu tố này được điều
chỉnh tùy theo kích cỡ, tính chất nguyên liệu và
yêu cầu chế biến. 

Quá trình chần bằng nước nóng hoặc bằng hơi
nước được sử dụng phổ biến ở nhiệt độ
750C÷1000C, trong thời gian 3÷15 phút [6].

Trong quá trình sấy bằng phương pháp sấy
nóng, yếu tố ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản
phẩm rau quả là nhiệt độ sấy. Nếu nhiệt độ sản
phẩm trong quá trình sấy cao hơn 600C thì protein
bị biến tính. Nếu trên 900C thì fructoza bắt đầu bị
caramen hóa, polime hóa hợp chất cao phân tử... Ở
nhiệt độ cao hơn nữa, rau quả có thể bị cháy. Rau
quả đòi hỏi có chế độ sấy ôn hòa (nhiệt độ thấp).
Nhiệt độ sấy đối với các loại nông sản thường dao
động từ 50÷700C. Nhược điểm của phương pháp
sấy là sản phẩm sấy thường hay bị biến màu và
chất lượng không cao [6], điều này có thể được hạn
chế bằng phương pháp chần thích hợp [7].

Trên cơ sở nguồn nguyên liệu dồi dào với nhiều
thành phần dinh dưỡng và đặc biệt là vitamin C,
phương pháp chần kết hợp sấy có thể mang lại hiệu
quả tốt cho sản phẩm, nghiên cứu này đã được triển
khai nhằm xác định các thông số của quá trình chần
và sấy thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm ớt sấy đạt
chất lượng cảm quan và giữ được thành phần dinh
dưỡng ở mức cao nhất.

2. Vật liệu và phương pháp
2.1. Vật liệu
Hóa chất: HCl, hồ tinh bột từ Trung Quốc; KIO3,

KI: được cung cấp từ hãng Sigmaaldrich Canada.
Ớt chỉ thiên: Ớt chỉ thiên chín được mua ở cùng

một ruộng tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh. Ớt chín đều, còn nguyên vẹn và
không dập nát. 

2.2. Phương pháp
2.2.1. Các phương pháp phân tích 
Phân tích Vitamin C: Dùng phương pháp chuẩn

độ với KIO3/KI 0.001 N dựa trên sự thay đổi màu
của thuốc thử hồ tinh bột.

Nguyên tắc: Vitamin C là một hợp chất không
no có chứa nhóm endiol (OH)C=C(OH), dễ bị oxy
hóa khử thuận nghịch, bị phá hủy nhanh chóng dưới
tác dụng của các chất oxy hóa và bền trong môi
trường acid. Vì vậy, có thể định lượng vitamin C
bằng phương pháp chuẩn độ với iod với các phương
trình phản ứng sau:

KIO3 + 5KI + 6HCl → 3I2 + KCl + 6H2O
KIO3 + 5KI + 6HCl + 3C3H8O6 → 3C6H8O6
+ 6KCl + 3H2O + 6HI
Đánh giá chất lượng cảm quan theo TCVN 3215

- 79: Đánh giá các chỉ tiêu: Màu sắc, cấu trúc, mùi
với 5 mức điểm mô tả tương ứng với điểm 5 là tốt
nhất, điểm 3 là mức chất lượng trung bình ứng với
từng chỉ tiêu cảm quan, các hệ số quan trọng tương
ứng với các chỉ tiêu cảm quan lần lượt là 2.5 - 1 -
0.5. Ở đây, hệ số quan trọng của chỉ tiêu màu sắc
được đánh giá cao, vì đây là chỉ tiêu rất dễ thay đổi
và quyết định phần lớn chất lượng cảm quan của
sản phẩm ớt sấy. Sau khi tính tổng điểm chung đã
nhân hệ số quan trọng, đối chiếu số điểm tương ứng
để kết luận mức chất lượng của sản phẩm (Bảng 1): 

Phương pháp xác định độ ẩm: Dùng phương pháp
sấy ở 1050C đến khối lượng không đổi. Đầu tiên rửa
sạch cốc sứ và sấy ở tủ sấy đến khối lượng không đổi,
cân và xác định khối lượng cốc. Sau đó, nghiền nhỏ
mẫu cho vào cốc, cân và xác định khối lượng ban
đầu (w1), tiếp đó đem sấy đến khối lượng không đổi
(w2). Tính được độ ẩm (W) theo công thức sau:

w = w1 - w2   x 100(%)w1
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Phương pháp chọn thông số tối ưu: Dùng

phương pháp phân tích phương sai ANOVA nhằm
kiểm định độ tin cậy với mức ý nghĩa 5% (p-value <

Cấp chất lượng Tốt Khá Trung bình Kém Rất kém Hỏng

Điểm chung 18.6÷20.0 15.2÷18.5 11.2÷15.1 7.2÷11.1 4.0÷7.1 0÷3.9

Bảng 1. Cơ sở để phân cấp chất lương theo TCVN 3215-79
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0.05), sử dụng phần mềm thống kê
STATGRAPHICS®Centurion XV.

2.2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu

nhiên, với 3 lần lặp lại (Bảng 2 và Bảng 3).

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của quá trình chần đến chất

lượng cảm quan và hàm lượng vitamin C trong sản
phẩm

Qua thực nghiệm cho thấy rằng, nhiệt độ và
thời gian chần có ảnh hưởng đáng kể đến chất
luợng cảm quan và hàm lượng vitamin C của ớt
chỉ thiên như được thể trong Bảng 4 và Bảng 5.
Khi nhiệt độ chần tăng từ 800C đến 900C thì điểm
cảm quan của ớt có xu hướng giảm dần và có sự
khác biệt ý nghĩa giữa chúng tương ứng với điểm
cảm quan giảm từ 16.7±1.9 xuống còn 15.1±1.9
điểm trên thang điểm tổng 20. Bên cạnh đó, phần
trăm tổn thất vitamin C cũng tăng tương ứng từ
27.6±15.9% đến 37.4±12.7%. Việc tổn thất

vitamin C là vì nó không bền với nhiệt, pH, ion
kim loại và nhạy sáng và có thể bị phân hủy bởi
axit ascobicic oxyase [8]. Do vậy, việc sử dụng
nhiệt độ để vô hoạt enzyme cần phải chú ý giữ
chất lượng cảm quan và thành phần dinh dưỡng

của nông sản, đặc biệt là vitamin C, bởi vì
vitamin C thường được chọn là chất dinh dưỡng
để đánh giá sự mất chất dinh dưỡng trong quá
trình chần. Việc bảo quản vitamin C sau khi chần
là một chỉ số tốt để bảo quản các chất dinh dưỡng
khác.

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ, thời gian chần cũng
ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cảm quan và
hàm lượng vitamin C. Khi chần ở nhiệt độ cao và
thời gian ngắn dẫn đến khả năng lưu giữ vitamin C
cao hơn. Cụ thể, khi chần ở nhiệt độ 800C trong 10
phút, tổn thất vitamin C là 43.13%; trong khi chần
ở 900C trong 2 phút, tổn thất vitamin C là 19.67%.
Do vậy, trong quá trình chần cần chú ý không
chần ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài nhằm

Nhiệt độ
Thời gian

B1(2 phút) B2 (4 phút) B3 (6 phút) B4 (8 phút) B5 (10 phút)

A1(800C) A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5

A2(850C) A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5

A3(900C) A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A3B5

Bảng 2. Khảo sát ảnh hưởng của quá trình chần đến chất lượng cảm quan 
và hàm lượng vitamin C trong sản phẩm

Bảng 3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng cảm quan 
và hàm lượng vitamin C trong sản phẩm

Yếu tố Nghiệm thức

Nhiệt độ sấy C1(500C) C2 (550C) C3 (600C)

Yếu tố cố định: Mỗi mẫu 50g ớt.
Yếu tố thay đổi: Nhiệt độ và thời gian chần.
Chỉ tiêu đánh giá: Hàm lượng vitamin C và chất lượng cảm quan.
Tổng số nghiệm thức: 3*5 = 15; Tổng số đơn vị thí nghiệm: 15*3 = 45

Yếu tố cố định: khối lượng mẫu ớt đem sấy: 50g, độ ẩm của ớt khi kết thúc quá trình sấy là 8%.
Yếu tố thay đổi: nhân tố C (nhiệt độ sấy). Tổng số nghiệm thức: 3
Chỉ tiêu đánh giá: Hàm lượng vitamin C và chất lượng cảm quan.
Tổng số đơn vị thí nghiệm: 3*3 = 9
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ổn định màu sắc, cấu trúc của nông sản, làm sạch
bề mặt nông sản, tiêu diệt enzyme, đặc biệt là các
enzyme gây hóa nâu trong nông sản mà vẫn giữ
đặc tính cảm quan và duy trì thành phần dinh
dưỡng trong nông sản (Hình 1, Hình 2, Bảng 4,
Bảng 5).

3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất
lượng cảm quan và hàm lượng vitamin C của ớt sấy
(Hình 3, Hình 4 và Bảng 6)

Kết quả từ Bảng 6 cho thấy sự tổn thất vitamin C
của ớt chỉ thiên sấy khô ở nhiệt độ không khí khác
nhau có sự khác nhau, sự khác biệt này có ý nghĩa

Nhiệt độ  (0C)
Thời gian (phút)

Trung bình
2 4 6 8 10

80 16.07 18.86 18.50 15.50 14.50 16.7±1.9a

85 15.14 18.07 18.14 15.07 14.64 15.1±1.7b

90 14.64 17.07 17.00 13.57 13.00 15.1±1.9c

Trung bình 15.2±0.7 b 18.0±0.9a 17.9±0.8a 14.7±1.1b 14.1±0.9b

Nhiệt độ  (0C)
Thời gian (phút)

Trung bình
2 4 6 8 10

80 3.86 19.42 34.72 37.01 43.13 27.6±15.9a

85 16.36 24.26 38.54 44.92 51.04 35.1±14.4ab

90 19.67 32.42 42.62 39.82 52.57 37.4±12.7b

Trung bình 13.30±8.34a 25.37±6.57b 38.63±3.95c 40.58±4.01c 48.91±5.06d

Bảng 4. Ảnh hưởng của quá trình chần đến chất lượng 
cảm quan của ớt chỉ thiên

Bảng 5. Ảnh hưởng của quá trình chần đến% tổn thất vitamin C 
của ớt chỉ thiên

Hình 2: % tổn thất vitamin C theo nhiệt độ
và thời gian chần 

Hình 1: Điểm đánh giá cảm quan theo
nhiệt độ và thời gian chần 
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về mặt thống kê. Ớt chỉ thiên tươi chứa 57.5±2.2
mg vitamin C/50g mẫu.

Ở nhiệt độ 500C tổn thất khoảng 91.6% so với
mẫu ớt tươi ban đầu, cao nhất trong 3 mức nhiệt độ
là do phải sấy thời gian dài, do đó sự tiếp xúc với
oxy không khí nhiều hơn lúc này vitamin C sẽ bị
oxy hóa chuyển thành acid dehydroascorbic. 

Ở 600C, tổn thất khoảng 90.8% do nhiệt độ sấy
cao làm tăng tốc độ phân hủy vitamin C.

Sấy nhiệt độ 550C tổn thất khoảng khoảng
89.71% và có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống
kê so với sấy ở 500C và 600C. Vì ở mức nhiệt độ
này, thời gian sấy ngắn hơn sấy ở 500C, do đó sự
tiếp xúc với oxy không khí được giảm bớt và quá
trình sấy ở nhiệt độ này thấp hơn ở 600C làm cho

Hình 4: Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến điểm
cảm quan của sản phẩm ớt sấy

Hình 3: Ảnh hưởng của thời gian sấy đến độ ẩm của sản phẩm ớt sấy

Nhiệt độ sấy (0C) 50 55 60

Điểm chung cảm quan trên tổng điểm là 20 14.81±0.07c 18.10±0.04a 17.46±0.15b

Hàm lượng vitamin C trong sản phẩm ớt sấy (mg/50g ớt sấy) 4.84±0.27b 5.92±0.26a 5.29±0.19b

Bảng 6. Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến điểm cảm quan
và hàm lượng vitamin C của sản phẩm ớt sấy
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tốc độ phân hủy vitamin C dưới tác dụng của nhiệt
độ cũng ít hơn.

Độ bền nhiệt của vitamin C phụ thuộc vào nhiệt
độ sấy, khi tăng nhiệt độ xử lý thì tốc độ phân hủy
vitamin C cũng tăng. Như vậy, nhiệt độ sấy càng
tăng, thời gian sấy càng dài thì lượng vitamin C giữ
lại càng thấp. Điều này có thể giải thích được là do
vitamin C là một chỉ số về chất lượng có tính ổn
định thấp trong quá trình xử lí nhiệt [9].

4. Kết luận
Quá trình chần ớt có tác dụng tốt đối với sự bay

hơi ẩm cho quá trình sấy, tiêu diệt enzyme giúp
đình chỉ các hoạt động sinh hóa, hạn chế sự thay

đổi màu sắc do sự hoạt động của enzyme
polyphenol oxidase. Chần ở nhiệt độ cao trong
thời gian dài có tác động tiêu cực đến hàm lượng
dinh dưỡng đặc biệt là vitamin C, kết cấu sản
phẩm, làm giảm cảm quan của sản phẩm ớt sấy.
Do đó, điều cần thiết là phải xem xét mối tương
quan giữa việc vô hoạt enzyme và giữ cho nông
sản ít tổn thất chất dinh dưỡng, ít thay đổi màu sắc
không mong muốn và suy thoái kết cấu của sản
phẩm. Kết quả của nghiên cứu có thể được ứng
dụng trong sản xuất sản phẩm ớt sấy hoặc nền
tảng cho việc bảo quản, chế biến các sản phẩm
khác từ ớt chỉ thiên n
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ABSTRACT: 
As Bird's eye chili contains a large amount of vitamin C, it is easily rotten due to the

temperature and the processing time when processing it. The research’s result shows that
blanching bird’s eye chili at 80 Celsius degree for 4 minutes results in the most optimal
outcomes. At this processing temperature and time, Bird’s eye chili losses about 19.4% of its
amount of vitamin C while sensory indicators of Bird’s eye chili, such as color, structure and
smell, are well-preserved. Overall, the total sensory score of the processed Bird's eye chili is
at 18/7 over 20 points according to the Vietnam Standard TCVN 3215-79 and it is classified as
good. Then, the processed Bird's eye chili was dried at 55 Celsius degree, the optimum drying
temperature, for about 11 hours. The moisture content of the dried Bird's eye chili is 8% which
meets the storage requirement. Meanwhile, the dried Bird's eye chili losses about 89.7% of its
amount of vitamin C, compared to the blanced Bird's eye chili. The overall sensory score of
the dried Bird's eye chili is 18.1 over 20 points and it is rated as good. 

Keywords: Blanching, drying, Bird's eye chili, vitamin C.


